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Tên các loài chim (tên tiếng Anh và tên khoa học), thứ tự và giới hạn đến loài theo Danh lục chú giải các loài chim ở vùng phương Đông1, ngoại trừ các loài bị đe dọa, gần bị đe dọa hoặc chưa đủ dữ liệu xếp hạng bị đe dọa toàn cầu được sử dụng theo Các loài chim bị đe dọa ở châu á2 và các loài chim có vùng phân bố hẹp được sử dụng theo Endemic Bird Areas of the World3. Tên Việt Nam của các loài chim được sử dụng theo sách Chim Việt Nam9 và một số loài chưa có trong danh lục của tài liệu này được dịch từ tên tiếng Anh. Tên các loài linh trưởng (tên thường gọi và tên khoa học) và giới hạn loài theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004, thứ tự các loài được xếp theo Các loài thú vùng Inđô-Mã Lai5. Tên các loài rùa (tên thường gọi và tên khoa học), thứ tự và giới hạn đến loài theo Sách hướng dẫn định loại rùa Thái Lan, Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia6. Tên các loài thực vật hạt trần thứ tự và giới hạn đến loài theo Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam7 (Thực vật chí Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam). Tên các loài thú móng guốc (tên tiếng Anh và tên khoa học), thứ tự và giới hạn đến loài theo Các loài thú vùng Inđô-Mã Lai5. Tên Việt Nam chủ yếu theo Giới thiệu một số loài thú của Đông Dương và Thái Lan (WWF, 2000).

Tên địa danh theo bản đồ địa hình 1:250.000 của Tổng cục Bản đồ xuất bản trong nhiều năm khác nhau.

Tên các khu bảo vệ theo Sách thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam8. Trong trường hợp các khu bảo vệ đã được chuyển hạng từ khu bảo tồn thiên nhiên sang vườn quốc gia sau khi sách thông tin được xuất bản, phân hạng mới sẽ được sử dụng.

Chú giải thuật ngữ

Ban Quản lý chỉ tất cả các cán bộ của một khu bảo vệ, bao gồm các cán bộ quản lý, cán bộ bảo vệ rừng, cán bộ và nhân viên hành chính sự nghiệp.

Loài bị đe dọa trên toàn cầu chỉ các loài bị liệt kê ở các phân hạng tối nguy cấp, nguy cấp hay sắp nguy cấp theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 20004; thuật ngữ này không bao gồm các loài gần bị đe dọa hay chưa đủ dữ liệu để xếp vào các phân hạng trên.

Khu bảo vệ được công nhận chỉ các khu bảo vệ đã được thành lập theo quyết định của Chính phủ Việt Nam. 

Khu đề xuất bảo vệ chỉ các khu bảo vệ có thể đã được thành lập nhưng chưa được chính phủ Việt Nam ra quyết định công nhận.  Tuy nhiên, một số khu đề xuất bảo vệ đã được phê chuẩn ở cấp tỉnh và Bộ.

Khu Ramsar chỉ các vùng được công nhận theo Công ước về các Vùng Đất ngập nước có tầm Quan trọng Quốc tế (Công ước Ramsar).

Rừng đặc dụng chỉ một phân hạng quản lý đất rừng với mục tiêu nguyên tắc là bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, bảo vệ các khu vực có tầm quan trọng về văn hóa, lịch sử và phát triển du lịch. Rừng đặc dụng bao gồm các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, và các khu văn hóa - lịch sử.

Rừng phòng hộ chỉ một phân hạng quản lý đất rừng với mục tiêu nguyên tắc là phòng hộ đầu nguồn, kiểm soát xói mòn đất, giảm thiểu thiên tai, điều hòa khí hậu và phòng hộ ven biển. Rừng phòng hộ bao gồm các khu phòng hộ đầu nguồn và phòng hộ ven biển.

Rừng sản xuất chỉ một phân hạng quản lý đất rừng với mục tiêu nguyên tắc là cung cấp các sản phẩm rừng đáp ứng yêu cầu sử dụng của nhân dân và lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Vùng Chim Đặc hữu (VCĐH) một vùng có ít nhất hai loài chim có vùng phân bố hẹp. Một loài có vùng phân bố hẹp là loài có vùng sinh sản toàn cầu nhỏ hơn 50.000 km2.

Vùng Chim Quan trọng (VCQT) chỉ những vùng có tầm quan trọng quốc tế đối với công tác bảo tồn các loài chim ở mức toàn cầu, mức vùng hay quốc gia dựa trên các tiêu chí đã được chuẩn hóa và được cộng đồng quốc tế công nhận.

Từ viết tắt

ACTMANG - Action for Mangrove Reforestation Japan (Tổ chức Hành động Tái thiết rừng Ngập mặn Nhật Bản)
BTXL - Bản Thị - Xuân Lạc

Bộ NNPTNT - Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn

CITES - Công ước Quốc tế về Buôn bán các Loài Bị đe dọa

Danida - Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Đan Mạch

FFI - Fauna & Flora International (Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế)
FPD - Cục Kiểm lâm

GDP - Tổng sản phẩm quốc nội

GEF - Global Environment Facility (Quỹ Môi trường Toàn cầu)

IUCN - World Conservation Union (Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế)

LGXM - Lò Gò Xa Mát

LSPG - Lâm sản phi gỗ

NGO - Tổ chức phi chính phủ

RHLM - Phức hệ vùng sinh thái rừng hạ lưu sông Mê Kông

UMT - U Minh Thuong

UNDP - United Nations Development Programme (Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc)

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Tổ chức  Văn hóa, Khoa học và Giáo 
     dục của Liên hiệp quốc)

VCĐH - Vùng Chim Đặc hữu

PĐHTC - Phân Vùng Chim Đặc hữu

VCQT - Vùng Chim Quan trọng

Viện ĐTQHR - Viện Điều tra Quy hoạch Rừng

Viện STTNSV - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

WWF - World Wide Fund for Nature (Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên)

Ghi chú đặc biệt

Việc trình bày về các vùng địa lý trong cuốn sách hướng dẫn này không bao hàm bất cứ quan điểm nào của các cơ quan biên tập, BirdLife International, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật hay Danida về tình trạng hợp pháp của các quốc gia, vùng lãnh thổ hay vùng hành chính, cũng không phải ý kiến chính thức về biên giới hay ranh giới của các vùng và quốc gia. Quan điểm được đưa ra trong sách hướng dẫn chỉ là ý kiến chủ quan của mỗi biên tập viên chứ không nhất thiết phản ánh quan điểm của BirdLife, Viện STTNSV hay Danida. Ban biên tập chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin trình bày trong sách hướng dẫn này.
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